MÉu 1f
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

bản khai

xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vtđ

(Đối với thiết bị thông tin vệ tinh)

Chú ý:           1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.

                         2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.
kính gửi : Bộ Bưu chính, Viễn thông
	1. tên cơ quan, tổ chức xin sử dụng:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tên cũ (Nếu có thay đổi)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bộ, Ngành hoặc UBND Tỉnh 

	

	1a. Số giấy phép đầu tư (đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1b. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1c. Tài khoản 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1d. Ngân hàng mở tài khoản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Địa chỉ liên lạc
	

	

	2a. Số điện thoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2b. fax
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Mục đích sử dụng
	

	4. Thời hạn sử dụng
	_Tạm thời        từ ngày.. .................. đến ngày........................ _Lâu dài        Tổng số năm:  

	5. mục đích bản khai
	_Cấp mới         _Bổ sung hoặc thay đổi        cho giấy phép số........................ cấp ngày............

	6. địa điểm đặt thiết bị phát sóng vtđ:

	6a. Tên trụ sở đặt thiết bị:
	
	6b. Số nhà:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6c. Đường phố (Thôn, xóm):
	
	6d. Phường (xã):
	

	6e. Quận (Huyện):
	
	6f. Thành phố (Tỉnh):
	

	7a. Tên trạm mặt đất:
	
	7b. Loại trạm:
	

	8. Nhận dạng (đề nghị)
	

	9. các số liệu liên quan đến vệ tinh mà trạm mặt đất liên lạc * (chỉ khai đối với các trạm mặt đất cần phối hợp quốc tế)

	9a. Tên đăng kí của vệ tinh với ITU
	

	9b. Mã hồ sơ đăng kí của vệ tinh
	API/A/................   CR/C/...................  AR11/A/ ....................   AR11/c/ ....................

	9c. Cơ quan quản lý vệ tinh
	

	9d. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (0)
	
	9e. Độ rộng băng thông của bộ phát đáp
	

	10. đăc điểm thiết bị phát hoặc thu - phát VTĐ

	10a. Loại thiết bị
	
	10b. Số sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	10c. Hãng sản xuất
	
	10d. Kiểu điều chế
	

	10e. Tổn hao Fider (dB)
	
	10f. Dải tần (MHz)
	Từ:                     Đến:

	10g. Tốc độ truyền (Mb/s)
	

	10h. Kí hiệu búp sóng thu vệ tinh * (chỉ khai đối với các trạm mặt đất cần phối hợp quốc tế)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10i. Các đặc tính chung của tần số phát

	1.Tần số phát (đề nghị)

(MHz)
	2. Phương thức phát hoặc Độ rộng băng tần cần thiết (MHz)
	3. Công suất đỉnh cực đại

(dBW)
	4. Công suất đỉnh cực tiểu

(dBW)

	
	
	
	

	11. Đặc điểm thiết bị thu VTĐ

	11a. Loại thiết bị
	
	11b. Số sản xuất
	
	
	
	
	
	
	
	

	11c. Hãng sản xuất
	
	11d. Kiểu điều chế
	

	11e. Dải tần thu (MHz)
	
	11f. Tốc độ thu (Mb/s)
	

	11g. Nhiệt độ tạp âm (o K) hoặc hệ số tạp âm
	
	11h. Độ nhạy (dBm)
	

	11i. Kí hiệu búp sóng phát vệ tinh* (chỉ khai đối với các trạm mặt đất cần phối hợp quốc tế)
	
	
	
	
	
	
	
	

	11j. Các đặc tính chung của tần số thu

	1. Tần số thu đề nghị

(MHz)
	2. Phương thức phát hoặc Độ rộng băng tần cần thiết (MHz)
	3. Tỷ số C/N

(dB)

	
	
	

	12.Anten
	12a. Anten dùng cho:
	     - Phát                                     - Thu                                      - Thu/phát

	12b. Kiểu
	
	12c. Kích thước (m)
	
	
	
	
	
	
	

	12d. Vị trí đặt anten
	               Kinh độ :             E                '                    "                             Vĩ độ :                  N                    '                    " 

	12e. Góc phương vị (0)
	
	12f. Góc ngẩng (0)
	

	12g. Độ cao anten (so với mặt đất) (m)
	
	12h. Độ cao địa hình (so với mực nước biển) (m)
	

	12i. Hệ số khuếch đại (dBi)
	- Anten phát:                                                       - Anten thu:

	12j. Độ rộng búp sóng chính ( 0 )
	- Anten phát:                                                       - Anten thu:

	12k. Phân cực
	- Anten phát:                                                       - Anten thu:

	13. Giản đồ bức xạ của anten 
	         REC-580 (ITU)                                                 REC-465 (ITU)

         AP28  hoặc AP29 (ITU)                                   Khác

	14. Ngày dự định đưa vào khai thác
	

	15. Giờ hoạt động
	

	 Xin cam đoan kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; thực hiện nghiêm chỉnh quy chế sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	Điền vào khoảng trống các đề nghị hoặc các thông tin bổ sung:


Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan                                       Làm tại............................................... ngày.....................................

                                                                                                                                            Người khai ký tên

hướng dẫn

kê khai làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vtđ

(Đối với thiết bị thông tin vệ tinh - Mẫu 1f)

I/ phần hướng dẫn chung:

- Tất cả các bản khai không đúng quy cách, mẫu mã, loại nghiệp vụ, kê khai không rõ ràng, đầy đủ sẽ phải yêu cầu làm lại hoặc bổ sung cho đầy đủ.

Khi cần liên hệ trực tiếp với Cục Tần số vô tuyến điện  theo địa chỉ:

* Cục Tần số vô tuyến điện  - Bộ Bưu chính, Viễn thông, 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội:

Điện thoại: 5564981; 5564917;
Fax: 5564930

Hoặc các Trung tâm Kiểm soát Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục

	* Khu vực 1: 115 Trần Duy Hưng - Hà Nội

Điện thoại: 5564919; 5564895; Fax: 5564913
	* Khu vực 5: 783 - Đại lộ Tôn Đức Thắng - Quận Hồng bàng - TP. Hải Phòng

Điện thoại: 031.827855; 031. 827420; Fax: 031.827857

	* Khu vực 2: 8A - D2 - Văn Thánh Bắc - P25 -                                                                                    Bình thạch - TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.8982325; 08.8035234;Fax: 08.8982327
	* Khu vực 6: Số 19 Đại lộ 3/2 - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 038. 833511; Fax: 038. 849518

	* Khu vực 3: Lô C1- Đường Bạch Đằng Đông - Khu dân cư An trung - Quận Sơn trà  - TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.933356; 0511.933626; Fax: 0511.933707
	* Khu vực 7: Số 1 - Đường Phan Chu Trinh - Phường Xương Huân - TP. Nha Trang.

Điện thoại: 058. 814061; 814063Fax: 058.824410.

	* Khu vực 4: 386A-Cách mạng tháng 8, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 071.88336; 071.883334; Fax:071.832760
	* Khu vực 8: 1684 - Đường Hùng Vương - TP. Việt Trì

Điện thoại: 0210. 84057; 840506.Fax: 0210. 840504.


- ở những ô cho trước, đánh máy hoặc viết chữ in rõ ràng từ trái sang phải, 1 ký tự vào một ô, mỗi một ô trống biểu hiện một dấu cách.

- Để trống những mục không phải điền.

- Không tẩy xoá các số liệu kê khai.

II/ phần hướng dẫn chi tiết:

Mẫu 1f: Được dùng để kê khai xin cấp giấy phép, sử dụng tần số và thiết bị thông tin vệ tinh hoặc bổ sung, thay đổi một số nội dung trong giấy phép đã được cấp cho các thiết bị thông tin vệ tinh.

Điểm 1. Ghi tên hợp pháp của cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép; ghi rõ thuộc Bộ, Ngành hoặc Uỷ ban nhân dân Tỉnh nào.

Điểm 2. Ghi địa chỉ thường trú ở Việt Nam theo địa chỉ gửi thư đường Bưu điện để thuận tiện cho việc liên hệ.

Điểm 2a, 2b. Điền số điện thoại, số Fax (kể cả mã vùng) của tổ chức hoặc người trực tiếp liên hệ.

Điểm 3. Ghi rõ sử dụng tần số và thiết bị thông tin vệ tinh cho mục đích: Cung cấp dịch vụ, truyền dẫn tín hiệu, phục vụ sản xuất, kinh doanh,...

Điểm 4. Thời hạn sử dụng:


 Thời hạn sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ ghi theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin sử dụng.


- Thời hạn sử dụng từ 12 tháng trở lên thì đánh dấu "X" vào ô "lâu dài" và ghi rõ tổng số năm đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (tối đa là 5 năm).


- Thời hạn sử dụng dưới 12 tháng được đánh dấu "X" vào ô "tạm thời", ghi rõ thời gian xin sử dụng từ ngày......... đến ngày........

Điểm 5. Mục đích bản khai:


- Đánh dấu "X" vào ô "cấp mới" nếu bản khai này được dùng để xin cấp giấy phép mới (cấp lần đầu).


- Khi các giấy phép sử dụng còn thời hạn hoặc hết hạn, có thay đổi bất kì nội dung nào trong giấy phép, đánh dấu "X" vào ô "bổ sung hoặc thay đổi" và điền số, ngày cấp của giấy phép đó vào chỗ trống.

Điểm 6. Địa điểm đặt thiết bị thông tin vệ tinh: Kê khai đầy đủ các chi tiết từ 6a đến 6f.

Điểm 7a. Kê khai tên trạm mặt đất được phép sử dụng.

Điểm 7b. Loại trạm: Khai trạm thuộc loại nào trong số các trạm sau:

- Trạm mặt đất thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh.


- Trạm mặt đất đặt trên tàu bay.


- Trạm mặt đất đặt trên tàu biển. 

- Trạm mặt đất di động.

- Thuộc loại khác.

Điểm 9. Các số liệu liên quan đến vệ tinh mà trạm mặt đất liên lạc: Trước khi kê khai, cần trao đổi với phía đối tác cung cấp dung lượng vệ tinh để có được chính xác các số liệu này.

Điểm 9a. Là tên của vệ tinh (sattellite network) đã được đăng ký với ITU. Lưu ý là tên này thường khác với tên thương mại mà nhà cung cấp dung lượng vệ tinh hay sử dụng khi làm việc với đối tác. Ví dụ: Vệ tinh ở vị trí 174(E của Intelsat có tên thương mại là IS802@174(E khác với tên đã đăng ký với ITU là Intelsat8 174E. 

 Điểm 9b. Mã hồ sơ đăng kí của vệ tinh (special section): Ghi mã hồ sơ của vệ tinh được ITU ấn định. 

Ví dụ: Mã hồ sơ của vệ tinh Intelsat8 174E là: AR11/A/864; AR11/C/2311.

Điểm 9c. Cơ quan quản lý vệ tinh: Ghi tên tổ chức hoặc quốc gia cung cấp vệ tinh. Ví dụ: Intelsat, Inmarsat, Mỹ, Trung Quốc,...

Điểm 10. Đặc điểm các thiết bị phát hoặc thu phát VTĐ:


Ghi tất cả các chủng loại, công suất, băng tần, phương thức phát,... của thiết bị thông tin vệ tinh xin sử dụng có các chỉ tiêu kĩ thuật được chấp nhận sử dụng ở Việt Nam.

Điểm 10a, 10b. Kê khai loại thiết bị và số sản xuất của thiết bị xin cấp phép.

Điểm 10d. Kiểu điều chế: Ghi kiểu điều chế của thiết bị. Ví dụ: QPSK, BPSK,...
Điểm 10e. Tổn hao Fider (dB): Bằng tổn hao trên 1 m Fider (dB/m) nhân với chiều dài Fider (m).

Điểm 10f. Dải tần: Là dải tần số mà thiết bị có thể làm việc theo thiết kế chế tạo.

Điểm 10h. Trước khi kê khai, cần trao đổi với phía đối tác cung cấp dung lượng vệ tinh để ghi chính xác kí hiệu búp sóng thu vệ tinh (associated satellite receiving designation). Ký hiệu này dài không quá 4 ký tự , được ghi trong hồ sơ đăng ký của vệ tinh với ITU.

Điểm 10i. Các đặc tính chung của tần số phát.


Ghi các tần số phát đề nghị sử dụng. Tương ứng với mỗi tần số phát, ghi các đặc tính về: phương thức phát (hoặc độ rộng băng tần cần thiết), công suất đỉnh cực đại, công suất đỉnh cực tiểu.

Điểm 11a, 11b, 11c. Kê khai đủ các thông số như loại thiết bị, số sản xuất, hãng sản xuất của thiết bị thu.

Điểm 11g. Ghi nhiệt độ tạp âm (noise temperature) hoặc hệ số tạp âm (noise figure) của máy thu.

Điểm 11h. Độ nhạy (dBm): Là mức tín hiệu nhỏ nhất để đảm bảo mức ra danh định với tỷ số S/N cho trước của thiết bị thu.

Điểm 11i. Trước khi kê khai, cần trao đổi với phía đối tác cung cấp dung lượng vệ tinh để ghi chính xác kí hiệu búp sóng phát vệ tinh (associated satellite transmitting designation). Ký hiệu này dài không quá 4 ký tự , được ghi trong hồ sơ đăng ký của vệ tinh với ITU.

Điểm 11j. Các đặc tính chung của tần số thu: Ghi các tần số thu đề nghị sử dụng.  Tương ứng với mỗi tần số thu, ghi các đặc tính về: phương thức phát (hoặc độ rộng băng tần cần thiết), tỷ số C/N (là tỷ số giữa công suất sóng mang và tạp âm).

Điểm 12. Anten:


12a. Anten dùng cho: đánh dấu "X" vào ô cho trước để chỉ rõ anten dùng để phát, thu hay thu/ phát.

12b. Kiểu: Khai tên và ký hiệu anten theo Catalog hoặc ghi rõ anten thuộc loại nào (ví dụ: Parabol trụ, Parabol tròn xoay,....)


12c. Kích thước: Là đường kính của anten theo thiết kế chế tạo, tính bằng mét (m).


12d. Vị trí đặt anten phát: Ghi độ chính xác của kinh độ, vĩ độ đến giây (").

12g. Độ cao anten (so với mặt đất): là độ cao tính từ bộ tiếp điện (feed horn) của anten đến mặt đất.

12h. Độ cao địa hình (so với mực nước biển): là độ cao của địa hình nơi đặt anten (so với mực nước biển).

12k. Phân cực: phân cực ellipse (E), phân cực tròn (C), phân cực tuyến tính (L),... 

Điểm 13. Giản đồ bức xạ của anten: Đối với anten theo chuẩn của ITU khai ký hiệu của giản đồ tham chiếu bằng cách đánh dấu "X" vào ô cho trước. Đối với anten không theo khuyến nghị của ITU đề nghị cung cấp giản đồ bức xạ của anten và Catalog mô tả các đặc tính kỹ thuật của anten.


Người khai phải cam đoan đã kê khai đủ, chính xác, sau đó phải kí, ghi rõ họ tên và có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan.

